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1.  Hình thức sở hữu đối với đất đai ở Việt Nam 

Trong lịch sử tồn tại và phát triển của nhân loại, sở hữu là một vấn đề luôn được 
quan tâm và hướng đến. Theo quan điểm của C. Mác, tất cả mọi cuộc cách mạng 
đều hướng đến mục đích bảo hộ một loại (hình thức) sở hữu nhất định nào đó(1). 
Trong mô hình kinh tế kế hoạch hóa tập trung, sở hữu được coi là quan hệ kinh tế 
quyết định đặc điểm, bản chất đối với quan hệ sản xuất và chế độ sở hữu thậm chí 
được xem như là tiêu chuẩn đánh giá trình độ phát triển kinh tế, trình độ xã hội 
hóa(2). Xét về bản chất, sở hữu là quan hệ giữa người với người trong việc chiếm 
dụng, quản lý và định đoạt các vật phẩm tự nhiên cũng như các vật phẩm nhân tạo 
hữu hình và vô hình với mục đích là phục vụ cho lợi ích của con người và các tầng 
lớp trong xã hội. Sở hữu thể hiện bản chất của một chế độ xã hội nhất định(3). Dưới 
góc độ pháp lý, sở hữu là một tập hợp các quyền năng: chiếm hữu, sử dụng và định 
đoạt của chủ sở hữu đối với một tài sản nhất định(4). Chính điều này đã đưa chủ sở 
hữu vào vị trí của người có quyền lực cao nhất trong việc phân bổ các nguồn lực, tư 
liệu sản xuất, và lợi ích được tạo ra trong quá trình sản xuất của xã hội. 

Đất đai là một loại tài sản, tài nguyên thiên nhiên quý giá nhất đối với con người.(5) 
Không những thế, cùng với sức lao động, tiền vốn, đất đai còn là một trong những tư 
liệu đầu vào không thể thiếu được của mọi hoạt động sản xuất kinh doanh. Điều này 
đã làm cho việc phân bổ đất đai luôn là vấn đề hết sức quan trọng của mọi xã hội, bởi 
qua đó, nó quyết định lợi ích, sự công bằng đối với từng người dân và sự thành công 
hay thất bại của một chế độ chính trị. Do đó, vấn đề đất đai thuộc về ai, bao nhiêu luôn 
là vấn đề hết sức quan trọng và có nhiều quan điểm tranh luận nhất(6). 

Sở hữu đất đai luôn là vấn đề hết sức phức tạp. Đặc tính này xuất phát từ 
những đặc điểm khác biệt của đất đai so với các tài sản, tài nguyên thiên nhiên 
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khác. Đất đai là yếu tố do thiên nhiên ban tặng và luôn có giới hạn. Con người 
không thể làm ra đất đai nhưng nhu cầu về đất đai lại vô hạn. Hơn nữa, đây là 
loại tài nguyên không gì có thể thay thế và không thể tái tạo qua quá trình sử 
dụng. Chính những đặc tính này đã tạo ra nhiều quan điểm khác nhau về sở hữu 
đất đai, đặc biệt là trong điều kiện xây dựng và phát triển kinh tế thị trường mà 
trong đó thị trường bất động sản (BĐS) là một yếu tố không thể thiếu. Hai chế độ 
sở hữu đất đai được coi là đối lập nhau và hiện còn tạo ra nhiều tranh luận về sự 
ảnh hưởng của chúng đối với việc phát triển kinh tế thị trường là công hữu 
(public ownership) mà đại diện chính là Nhà nước (còn gọi là sở hữu nhà nước) 
và tư hữu (private ownership). Các nước đi theo con đường xây dựng chủ nghĩa 
xã hội (CNXH) trước đây đều thực hiện chế độ công hữu đất đai, trong đó sở hữu 
nhà nước đối với đất đai luôn chiếm tỷ trọng lớn hoặc tuyệt đối(7). 

Việt Nam là một trong những nước lựa chọn con đường đi lên CNXH nên cũng 
đã xác lập và thực hiện chế độ công hữu đối với toàn bộ đất đai. Quá trình này 
được chính thức bắt đầu từ ngày 18/12/1980, ngày Hiến pháp năm 1980 được 
thông qua, trong đó quy định toàn bộ đất đai đều thuộc sở hữu của toàn dân(8). 
Hình thức sở hữu duy nhất này đối với đất đai trên toàn lãnh thổ Việt Nam được 
tiếp tục khẳng định tại Điều 17 Hiến pháp 1992 - Hiến pháp hiện hành của Việt 
Nam. Trên cơ sở này, các Luật về đất đai qua các thời kỳ như Luật Đất đai (LĐĐ) 
1987, LĐĐ 1993 và LĐĐ hiện hành năm 2003 đều thể hiện và cố gắng đưa vào 
những quy định cụ thể để thực hiện quyền sở hữu toàn dân đối với đất đai(9). 

Làm rõ thế nào là sở hữu toàn dân đối với đất đai là một yêu cầu hết sức quan 
trọng, bởi nó quyết định ai, phương thức nào thực hiện quyền sở hữu đất đai, để từ đó 
nguồn lực này được phân bổ một cách công bằng, hợp lý và được sử dụng hiệu quả 
nhất. Do nhận thức không đúng đắn về việc xây dựng, phát triển kinh tế đất nước khi 
lựa chọn mô hình kinh tế kế hoạch - tập trung nói chung và việc thiếu quan tâm làm 
rõ vấn đề sở hữu toàn dân, cộng với quan niệm sai lầm về vai trò, giá trị của đất đai, 
tài nguyên này đã bị quản lý, sử dụng một cách lãng phí, kém hiệu quả. Hậu quả là 
kinh tế đất nước bị trì trệ. Việt Nam ở giai đoạn đầu thực hiện chế độ sở hữu toàn 
dân đối với đất đai dù là nước thuần nông, nhưng những gì được tạo ra từ đất đai lại 
không đủ cho nhu cầu tiêu thụ nội địa và có những lúc, hàng năm nước ta phải nhập 
khẩu hàng triệu tấn lương thực(10). Thực trạng này đã dẫn đến nhiều khó khăn về đời 
sống kinh tế-xã hội. Các nguyên nhân dẫn đến tình trạng yếu kém nói trên đã được 
phân tích, mổ xẻ, trong đó có lúc sở hữu toàn dân đối với đất đai bị coi như là một 
trong nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này. 

Việc quy kết “trách nhiệm” cho chế độ sở hữu toàn dân đối với đất đai cho 
những yếu kém nói trên cũng không phải không có cơ sở, bởi cho đến trước khi 
LĐĐ 2003 được ban hành, thế nào là sở hữu toàn dân vẫn chưa được xác định 
một cách rõ ràng ở mức độ cần thiết. Sự mơ hồ, trừu tượng của hình thức sở hữu 
toàn dân biểu hiện ở tư cách chủ sở hữu. Trong pháp luật Việt Nam, không có 
quy định nào có thể giúp định tính, định lượng cái gọi là “toàn dân” với tư cách là 
chủ sở hữu cả. Pháp luật đất đai trong một thời gian dài chỉ quy định là “đất đai 
thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước thống nhất quản lý”(11)chứ không khẳng định 
Nhà nước là chủ sở hữu. Quy định như thế chẳng nói lên được điều gì, bởi bất cứ 
một Nhà nước nào, không phụ thuộc vào chế độ sở hữu, cũng đều (phải) thống 
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nhất quản lý đất đai. Chính điều này đã dẫn đến sự vô chủ trong quan hệ đất đai. 
Thực tế, mỗi ngành, cơ quan, cán bộ nhà nước đã nhầm lẫn (hoặc cố tình nhẫm 
lẫn) mình chính là chủ sở hữu đất đai để thực hành quyền năng của chủ sở hữu 
một cách tùy tiện, vì động cơ tư lợi hoặc vô trách nhiệm. 

Để khắc phục điều này, LĐĐ 2003 được thông qua ngày 26/11/2003 đã xác 
định cụ thể người đại diện thực hiện quyền sở hữu toàn dân đối với đất đai, đó là 
chính là Nhà nước(12). Như vậy, đất đai thuộc sở hữu toàn dân nhưng người thực 
sự có đủ các quyền năng của chủ sở hữu đối với đất đai lại là Nhà nước. Khác 
với các quy định trước đây thường có sự lẫn lộn, nhập nhằng giữa hoạt động quản 
lý nhà nước và hoạt động thực hiện quyền sở hữu, LĐĐ 2003 đã có sự phân biệt 
rõ vai trò, quyền hạn của Nhà nước đối với từng khía cạnh. Theo đó tư cách chủ 
sở hữu đất đai của Nhà nước được quy định tại Điều 5 và nội dung quản lý nhà 
nước về đất đai được thể hiện tại Điều 6 LĐĐ 2003. Như vậy, vấn đề ai là người 
thực hiện quyền sở hữu đất đai ở nước ta và thực hiện như thế nào đã được làm rõ. 

 Tuy nhiên, thế nào là sở hữu toàn dân đối với đất đai hiện nay vẫn đang là 
một vấn đề chưa có sự thống nhất về quan điểm khoa học pháp lý, mà cụ thể là 
vấn đề ai là chủ sở hữu: Nhà nước hay toàn dân? Việc xác định này ngoài ý nghĩa 
học thuật, nó còn giúp xác định rõ phương thức thực hiện quyền sở hữu đất đai 
của Nhà nước. Nếu là chủ sở hữu, Nhà nước có thể “tự do” thực hiện các quyền 
năng chủ sở hữu của mình đối với đất đai. Nếu chỉ là đại diện chủ sở hữu toàn 
dân, những vấn đề quan trọng đối với đất đai phải được thông qua chủ sở hữu 
đích thực bằng một cơ chế pháp lý cụ thể.  

Có quan điểm cho rằng, sở hữu toàn dân và sở hữu nhà nước có sự khác biệt.(13) 
Theo quan điểm này, chủ thể toàn dân gắn liền với quốc gia của tất cả mọi người, 
còn chủ thể Nhà nước chỉ là thực thể một bộ máy được lập nên để thực hiện các chức 
năng của Nhà nước. Quan điểm này còn cho rằng, việc phân biệt sở hữu toàn dân với 
sở hữu nhà nước có thể giúp hạn chế được sự lẫn lộn trong việc thực hiện quyền quản 
lý và sử dụng của Nhà nước đối với các tài sản thuộc sở hữu toàn dân. 

Cũng có quan điểm cho rằng, sở hữu toàn dân và sở hữu nhà nước dù là hai 
khái niệm có tên gọi khác nhau nhưng lại thống nhất và đồng quy với nhau.(14) 
Nói cách khác, đây chỉ là những tên gọi khác nhau của cùng một hiện tượng. 
Quan điểm này có thể nói giúp đơn giản hóa vấn đề sở hữu đất đai vốn quá phức 
tạp ở nước ta trong một thời gian dài, từ đó giúp xác định một cách cụ thể người 
chủ sở hữu đích thực đối với đất đai về mặt pháp lý. 

Thật ra, khái niệm sở hữu toàn dân đối với đất đai không phải là sản phẩm 
độc quyền của các nhà lập pháp Việt Nam, mà thực tế nước láng giềng Trung 
Quốc đã và đang sử dụng. Điểm khác biệt trong cách dùng thuật ngữ này trước 
đây là, pháp luật Trung Quốc đã đồng nhất sở hữu nhà nước với sở hữu toàn dân 
và xác định rõ người thực hiện các quyền của chủ sở hữu toàn dân đối với đất đai 
chính là Nhà nước, thông qua cơ quan đại diện là Hội đồng Nhà nước.(15) Có lẽ 
đây là cách thức mà Việt Nam đã và đang áp dụng, có thể là từ sự tham khảo 
kinh nghiệm của Trung Quốc hoặc cũng có thể là do sự “điều khiển” mang tính 
khách quan của quy luật về quyền sở hữu, đó là chủ sở hữu tài sản phải là một 
thực thể được xác định cụ thể. 
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Khởi đầu cho các quy định nhằm làm rõ vấn đề sở hữu đất đai ở nước ta có lẽ là 
LĐĐ 2003, đó là: “Luật này quy định về quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước 
đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai” (Điều 1) và “đất đai thuộc sở hữu toàn dân 
do Nhà nước đại diện chủ sở hữu” (khoản 1 Điều 5). Những quy định này đã khẳng 
định, quyền đại diện chủ sở hữu đối với đất đai của Nhà nước mang tính tất nhiên 
và bắt buộc. Tính tất nhiên này thể hiện qua vị trí, khả năng của Nhà nước so với 
các chủ thể còn lại trong xã hội về việc thực hiện có hiệu quả nhất quyền sở hữu 
chung của “toàn dân” đối với đất đai. Tính bắt buộc này thể hiện qua quy định của 
pháp luật, mọi chủ thể còn lại trong xã hội đều phải tuân theo. 

Tuy nhiên, quy định về sở hữu đất đai trong Bộ luật Dân sự (BLDS) 2005 mới thật 
sự là một bước “đột phá” trong việc xác định quyền sở hữu đất đai. Theo khoản 1 Điều 
688 của Bộ luật này thì: “đất đai thuộc hình thức sở hữu nhà nước do Chính phủ thống 
nhất quản lý”. Như vậy, có thể khẳng định rằng, sở hữu toàn dân và sở hữu nhà nước 
đối với đất đai ở nước ta thực chất chỉ là một. Sự đồng nhất này trước hết xuất phát từ 
quy định của pháp luật. Rõ ràng, pháp luật hiện hành không hề có sự phân biệt giữa sở 
hữu nhà nước và sở hữu toàn dân nên đã dùng những thuật ngữ này thay thế nhau một 
cách tự nhiên. Trong khi Hiến pháp 1992 và LĐĐ 2003 quy định đất đai thuộc sở hữu 
toàn dân thì BLDS 2005 lại quy định đất đai thuộc sở hữu nhà nước. Thứ hai, sự đồng 
nhất này còn xuất phát từ ý nghĩa chính trị của vấn đề sở hữu đất đai. Đó là các lợi ích 
có được từ đất đai ở Việt Nam là tài sản chung của toàn dân và phân phối như thế nào 
là do đại diện chủ sở hữu là Nhà nước quyết định. Đây cũng đồng thời là điểm góp 
phần thể hiện bản chất của dân, do dân và vì dân của Nhà nước được quy định tại 
Điều 2 Hiến pháp 1992. Thứ ba, đồng nhất sở hữu toàn dân và sở hữu nhà nước thực 
sự là một sự “giải cứu” một chế độ sở hữu với mục tiêu tốt đẹp thoát khỏi sự “tha hóa” 
của quyền lực, của trách nhiệm tập thể không rõ ràng. Điều này giúp khẳng định, đề 
cao vai trò chủ sở hữu của Nhà nước trong quan hệ đất đai. Đây là điều rất cần thiết để 
làm rạch ròi tư cách chủ thể quyền lực công của Nhà nước với tư cách chủ sở hữu, từ 
đó có thể nâng hiệu quả hoạt động, vai trò của Nhà nước trong lĩnh vực đất đai. 

2. Sở hữu đất đai và vấn đề xây dựng, phát triển kinh tế thị 
trường 

Kể từ đầu thập niên 90 của thế kỷ XX trở lại đây, rất nhiều nước trên thế giới 
mà đặc biệt là những nước đang chuyển đổi mô hình kinh tế, các nước đang phát 
triển đã và đang tập trung xây dựng và phát triển thị trường đất đai. Đây là thành 
tố trung tâm và yếu tố không thể thiếu được để một nền kinh tế thị trường phát 
triển. Một thị trường bất động sản (BĐS), mà phần cốt lõi là thị trường đất đai, 
kém phát triển sẽ gây nhiều trở ngại đối với những cải cách hướng về kinh tế thị 
trường(16). Dưới sự tài trợ của Ngân hàng Thế giới (World Bank), nhiều dự án 
nghiên cứu về cải cách hệ thống quản lý đất đai để xây dựng kinh tế thị trường đã 
được thực hiện, nhưng cho đến nay những biến đổi cơ bản trong thị trường đất đai 
của nhiều nước vẫn chưa đạt được(17). Cản trở lớn nhất hiện nay cho việc xây 
dựng một thị trường đất đai lành mạnh chính là sự không thống nhất trong quan 
điểm về vấn đề sở hữu đất đai trong nội bộ các quốc gia, đó là sở hữu tư nhân hay 
công hữu (mà phổ biến là sở hữu nhà nước) về đất đai, cái nào là thích hợp cho 
kinh tế thị trường hơn(18). 
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Theo quan điểm của những nhà tân kinh tế tự do, tư nhân hóa là điều kiện tất 
yếu (sine qua non) cho một nền kinh tế thị trường lành mạnh. Quan điểm này vốn 
được coi là thiêng liêng trong “sự nhất trí Washington” (Washington Consensus) 
đã trở thành nguyên tắc dẫn đường cho nhiều chương trình cải cách được tài trợ 
bởi Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ quốc tế (International Monetary Fund) 
đối với các nước xã hội chủ nghĩa cũ thuộc Trung, Đông Âu và các nước thuộc 
Liên bang Xô Viết (Soviet Union) trước đây(19).  

Trên thực tế, ở các nước xã hội chủ nghĩa (XHCN) nói trên, xuất phát từ quan 
điểm cho rằng, xung đột giai cấp và bóc lột tư bản có thể tránh khỏi bởi xã hội 
hóa các phương tiện sản xuất bằng cách đặt chúng dưới quyền sở hữu chung, ở 
đó các tài sản này được định đoạt bởi toàn dân tổ chức dưới dạng một tập thể hay 
Nhà nước,(20) việc công hữu hóa tư liệu sản xuất, trong đó có đất đai đã diễn ra 
rất nhanh chóng. Mức độ công hữu hóa này khác nhau tùy thuộc vào các nền 
kinh tế XHCN. Ví dụ, Đông Đức và Hungary thực hiện chế độ sở hữu tập thể đối 
với phần lớn đất canh tác, trong khi Ba Lan và Nam Tư (cũ) trên thực tế vẫn duy 
trì sở hữu tư nhân đối với đại bộ phận đất nông nghiệp. Cho đến trước thời điểm 
bức tường Berlin sụp đổ năm 1989, có khoảng 70% đất canh tác ở Hungary và 
86% loại đất này ở Đông Đức thuộc sở hữu tập thể. Ngược lại, Nam Tư (cũ) và 
Ba Lan cho thấy một bức tranh hoàn toàn khác, theo thứ tự, có 68% và 76% diện 
tích đất nông nghiệp vẫn thuộc sở hữu tư nhân(21). Khi hệ thống các nước XHCN 
Trung, Đông Âu và Liên bang Xô-Viết tan rã, một vấn đề hết sức quan trọng mà 
các chính trị gia phải đối diện là bằng cách nào để cân bằng giữa áp lực của thị 
trường và sự can thiệp của Nhà nước; và có phải tư hữu hóa đất đai là tiền đề cho 
phát triển kinh tế và phát huy tối đa chức năng của thị trường như đã được xác 
định bởi các nhà kinh tế thuộc trường phái “tự do mới”. Tuy nhiên, vấn đề lựa 
chọn chế độ sở hữu trong điều kiện chuyển đổi kinh tế từ tập trung bao cấp sang 
thị trường trên thực tế lại có sự khác nhau tùy thuộc vào từng quốc gia. 

Một số nước thuộc Liên bang Xô-Viết trước đây như Albania, Armenia và 
Kyrgyzstan đã lựa chọn tư hữu hóa toàn bộ đất đai (vào khoảng từ đầu đến giữa 
những năm 1990) để thúc đẩy thị trường đất đai. Sau đó khá lâu, sau nhiều năm trì 
hoãn việc cải cách, Moldova cuối cùng cũng vượt qua quá trình cải cách đất đai của 
mình. Ngược lại, Trung Quốc, Việt Nam và Uzbekistan là những điển hình của các 
nền kinh tế chuyển đổi không lựa chọn tư hữu hóa đất đai mà vẫn duy trì quyền kiểm 
soát tối cao đối với tài sản này cho Nhà nước(22). Đối với Nga dù không phải là nước 
chậm thực hiện việc cải cách và tư nhân hóa đất đai, nhưng nước này khá thận trọng 
trong việc “tự do hóa” thị trường đất đai trong các giai đoạn của quá trình cải cách 
suốt thập niên 1990. Viện Duma quốc gia Nga đã thông qua luật cho phép mua bán 
đất nông nghiệp vào tháng 5 năm 2002. Tuy nhiên, nhằm giải tỏa những lo ngại về 
việc đầu cơ đất đai của những nhà đầu tư nước ngoài, Tổng thống Putin đã siết chặt 
lại vấn đề này thông qua đạo luật sửa đổi không lâu sau đó. Theo quy định sửa đổi 
này, người nước ngoài không còn được phép mua bán đất nông nghiệp nữa, mà họ 
chỉ được quyền thuê đất này với thời hạn tối đa là 49 năm(23). 

Như vậy, việc lựa chọn chế độ sở hữu đất đai nào cho phù hợp với điều kiện 
xây dựng kinh tế thị trường ngoài việc tham khảo các học thuyết, bài học kinh 
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nghiệm thông qua kết quả thực hiện ở các nền kinh tế chuyển đổi, các quốc gia 
cũng cần phải xem xét điều kiện thực tế của nước mình. 

Trước hết, phải thừa nhận rằng, chế độ sở hữu tư nhân về đất đai có những ưu 
điểm đáng kể. Thứ nhất, sở hữu tư nhân về đất đai giúp xác định một cách rõ 
ràng quyền sở hữu đất đai. Đây chính là điều kiện tốt để hình thành, phát triển thị 
trường đất đai nói riêng và thị trường BĐS nói chung các yếu tố rất quan trọng để 
phát triển thị trường vốn; hỗ trợ đầu tư, tăng cường mở rộng sản xuất kinh doanh. 
Thứ hai, tư hữu đất đai giúp đảm bảo những quyền dân sự cơ bản liên quan đến 
đất đai, thông qua đó khuyến khích các khoản đầu tư lớn, dài hạn vào đất đai, tạo 
được sự phát triển bền vững. 

Tuy nhiên, chế độ sở hữu tư nhân về đất đai cũng có khả năng gây ra nhiều 
hạn chế, khó khăn cho việc thực hiện các chính sách kinh tế xã hội. Thứ nhất, tư 
hữu đất đai có thể sẽ dẫn đến tích tụ và tập trung đất đai thái quá. Yếu tố này dù 
là cần thiết cho nền sản xuất hàng hóa nhưng lại có tác động xấu về xã hội, đặc 
biệt, việc nông dân bị mất đất là điều tất yếu và khoảng cách “giàu - nghèo” 
trong xã hội càng ngày càng khó thu hẹp. Thứ hai, tư hữu hóa đất đai một cách 
tuyệt đối sẽ gây khó khăn cho Nhà nước trong việc thu hồi đất để thực hiện quy 
hoạch sử dụng đất, đặc biệt là để xây dựng các công trình công cộng. Những hạn 
chế này có thể được giải quyết bởi chế độ sở hữu nhà nước về đất đai, trong đó 
bằng quyền lực của mình, kết hợp với quyền của chủ sở hữu, Nhà nước chắc chắn 
sẽ có thể can thiệp, loại bỏ những hạn chế nêu trên. 

Dù vậy, chế độ công hữu đất đai mà Nhà nước là (đại diện) chủ sở hữu cũng 
có nhiều hạn chế nhất định. Thứ nhất, nó tạo ra sự không rõ ràng về chủ sở hữu, 
từ đó dẫn đến nhiều tranh chấp về đất đai rất khó giải quyết. Thứ hai, chế độ sở 
hữu đất đai này khó tạo ra một thị trường đất đai chính quy và có hiệu quả, mà 
nguyên nhân là quyền sử dụng đất (QSDĐ) khó có được sự đảm bảo an toàn 
tuyệt đối và nguy cơ can thiệp vào thị trường từ phía công quyền là rất lớn. 

Từ những phân tích trên cho thấy, bất kỳ chế độ sở hữu đất đai nào cũng có 
những ưu, nhược điểm nhất định. Cho nên, vấn đề cốt lõi cần phải giải quyết là, 
làm thế nào để có thể xây dựng một thị trường lành mạnh nhưng không làm xáo 
trộn các quan hệ đất đai, vì như vậy sẽ rất nguy hại cho việc ổn định xã hội, phát 
triển kinh tế. Nguy cơ này là rất lớn nếu như nhanh chóng thay đổi chế độ sở hữu 
đất đai một cách nôn nóng, thiếu suy xét. Để tránh tình trạng này, trước hết 
chúng ta cần phải có sự tổng kết, đánh giá kinh nghiệm cải cách đất đai của 
những nền kinh tế chuyển đổi với điều kiện, hoàn cảnh tương tự Việt Nam cũng 
như chính những gì mà Việt Nam đã và đang thực hiện. 

Quá trình chuyển đổi cơ chế kinh tế từ kế hoạch - tập trung sang thị trường diễn ra 
khá mạnh mẽ ở các nước XHCN thuộc Trung, Đông Âu khi khối này tan rã. Đi kèm với 
quá trình này đồng thời cũng là quá trình tư nhân hóa đất đai như đã nói ở trên. Tuy 
nhiên, không phải bất kỳ sự thay đổi chế độ sở hữu đất đai nào theo xu hướng này cũng 
đều dẫn đến sự thành công. Belarus là trường hợp điển hình(24). Để thực hiện qu  ̧trình 
cải cách, quốc gia này đã chấp nhận chế độ tư hữu đất đai và quyền sở hữu tư nhân này 
được ghi nhận và bảo vệ thông qua hệ thống đăng ký đất đai. Mặc dù vậy, trong một 
nghiên cứu gần đây đã cho thấy, sản lượng nông nghiệp của Belarus giảm đến 50% và 
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năng suất lao động giảm 30% trong 9 năm đầu của qu  ̧trình tư nhân hóa. Bên cạnh đó, 
mức ẗ ng trưởng GDP trung bình giai đoạn 1999-2001 chỉ khoảng 0, 8%(25). 

Trái ngược với hình ảnh của Belarus là Uzbekistan và Trung Quốc. Hai quốc gia 
này đã loại trừ hoặc hạn chế đến mức thấp nhất sở hữu tư nhân đối với đất đai (trừ 
những thửa đất nhỏ theo tập quán đã thuộc sở hữu tư nhân). Ngoài nguyên nhân ý 
thức hệ và thực tiễn, nỗi lo sợ đầu cơ đất đai và xung đột xã hội đã xem sở hữu nhà 
nước và tập thể về đất đai là nguyên tắc quan trọng được ghi nhận trong Hiến pháp 
và được đảm bảo thực thi một cách triệt để trong các văn bản luật và văn bản quy 
phạm pháp luật khác. Vào cùng thời điểm này, có thể nói Uzbekistan và Trung 
Quốc được xếp vào những quốc gia có nền kinh tế chuyển đổi thành công nhất về 
phương diện tăng trưởng kinh tế của thời kỳ hậu XHCN. Năm 1997, sản lượng 
nông nghiệp của Uzbekistan cao hơn bất kỳ quốc gia Xô-Viết cũ nào và chỉ thấp 
hơn một chút mức trung bình của các nước Trung và Đông Âu(26). Đối với trường hợp 
Trung Quốc, theo Viện Tài nguyên Thế giới (World Resources Institute), nền kinh tế 
nước này đã thể hiện tỷ lệ tăng trưởng kinh tế cao nhất trong lịch sử thế giới gần đây, 
với mức GDP trung bình hàng năm từ năm 1991 - 2000 là khoảng 10,1%(27). 

Như vậy, qua những kinh nghiệm, thất bại, thành công của một số nền kinh tế 
chuyển đổi trên chúng ta thấy rằng, không thể có một “công thức” bất biến cho 
mọi trường hợp cải cách. Bài học rút ra từ những thực tế nêu trên cho thấy, quyền 
sở hữu tư nhân đối với đất đai đã không chứng minh được hiệu quả tất nhiên của 
mình đối tất cả các nền kinh tế và sự phát triển thị trường đất đai.  

Đối với trường hợp Việt Nam chúng ta, việc duy trì chế độ sở hữu toàn dân đối 
với đất đai cùng với quá trình cải cách kinh tế cho thấy không có sự mâu thuẫn hay 
xung đột nào đáng kể. Quá trình cải cách đất đai được đánh dấu bằng Chỉ thị 100-
CT/TW ngày 13/01/1981 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về khoán sản phẩm 
đến nhóm lao động và người lao động trong hợp tác xã nông nghiệp. Tiếp theo đó là 
Nghị Quyết 10-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 5/4/1988 về đổi mới quản lý kinh tế 
nông nghiệp đã tạo sự tự chủ trong sản xuất cho các hộ gia đình, cá nhân. Bước cải 
cách có thể coi là đột phá trong lĩnh vực đất đai là việc thừa nhận một thị trường về 
loại hàng hóa đặc biệt này trong Hiến pháp 1992. Từ đó đến nay, chế độ sở hữu toàn 
dân đối với đất đai tiếp tục được duy trì nhưng kinh tế nông nghiệp không ngừng 
tăng trưởng một cách khả quan. Việt Nam từ nước thiếu ăn đã trở thành một trong 
những nước xuất khẩu gạo, cùng một số nông sản khác, đứng hàng đầu thế giới, với 
tỷ lệ tăng trưởng kinh tế luôn đạt ở mức trung bình trên 8%.(28) Bên cạnh đó, thị 
trường giao dịch BĐS mà đặc biệt là nhà ở, đất ở gia tăng không ngừng cho thấy thị 
trường BĐS vẫn phát triển tốt trong điều kiện đất đai thuộc sở hữu toàn dân(29). 

3. Xác định rõ vị trí, vai trò của Nhà nước trong quan hệ đất 
đai nhằm củng cố, hoàn thiện chế độ sở hữu đất đai phục vụ 
cho việc xây dựng và phát triển kinh tế thị trường ở nước ta 

Kể từ khi chính thức xác lập chế độ sở hữu toàn dân đối với đất đai trong Hiến 
pháp 1980, quan hệ về đất đai ở nước ta đã trải qua những thăng trầm nhất định. 
Trong giai đoạn khó khăn nhất, khi mà hiệu quả kinh tế trong việc khai thác, sử 
dụng đất đai (SDĐ) yếu kém, đời sống kinh tế xã hội khó khăn thì sở hữu toàn 
dân bị quy kết là thủ phạm chính. Tuy nhiên, bắt đầu từ thời điểm QSDĐ chính 
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thức được xem là hàng hóa vào ngày 15/10/1993, giá trị kinh tế thu được từ đất 
đai gia tăng không ngừng, đóng góp một phần rất lớn mang tính quyết định cho 
sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước cho dù đất đai vẫn thuộc “sở hữu toàn dân”. 
Điều này có nghĩa là, dưới chế độ sở hữu toàn dân đối với đất đai, kinh tế vẫn có 
thể phát triển một cách bình thường, đất đai có thể sử dụng một cách hiệu quả. 
Bàn về vấn đề này, tác giả Phạm Duy Nghĩa cho rằng: “sở hữu toàn dân không hề 
mâu thuẫn và cản trở quyền tài sản tư; người làm luật có thể hoàn toàn tăng 
quyền cho người SDĐ và giảm thiểu hoặc loại trừ sự can thiệp của Nhà nước vào 
tài sản đó”(30). Cho nên, việc đặt vấn đề thay đổi chế độ sở hữu đất đai hiện nay 
là hoàn toàn không cần thiết, mà ngược lại nó có thể gây ra những bất ổn trong 
quan hệ đất đai, từ đó gây mất ổn định về đời sống chính trị - xã hội. 

Nói như vậy không có nghĩa là “sở hữu toàn dân” đối với đất đai hoàn toàn 
“vô can” trước những khó khăn, yếu kém, tiêu cực trong quan hệ đất đai ở nước 
ta. Sự chung chung mơ hồ, trừu tượng của quyền sở hữu đất đai trong thời gian 
dài đã có lúc biến chủ sở hữu đất đai từ chỗ rất nhiều người trở thành vô chủ. 
Trong điều kiện như vậy, đất đai bị lãng phí, cấu xé như một thứ phúc lợi chung. 
Khái niệm sở hữu toàn dân bị “chính trị hóa” khiến giá trị kinh tế của đất đai bị 
lãng quên, nguồn thu ngân sách quan trọng cho đất nước bị từ chối và loại tư liệu 
đầu vào quan trọng cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh này không thể được 
tích tụ theo cơ chế thị trường để thực hiện sản xuất hàng hóa. 

Việc chính thức xác định Nhà nước là người đại diện chủ sở hữu đất đai theo 
Điều 1 và Điều 5 LĐĐ 2003 là một bước đi quyết đoán thể hiện rõ ràng quan 
điểm về sở hữu đất đai của Nhà nước. Từ đây, Nhà nước được chính thức khẳng 
định đóng vai trò chủ sở hữu đất đai chứ không chỉ “thống nhất quản lý” một 
cách chung chung như trước đây. Có thể nói, đây là bước đi cụ thể để củng cố 
chế độ sở hữu đất đai ở nước ta, góp phần tạo nên sự ổn định cho quan hệ đất đai 
để phục vụ cho việc xây dựng, phát triển kinh tế xã hội của đất nước. 

Tuy vậy, một vấn đề tồn tại rất lâu trong quan hệ đất đai ở nước ta cho đến 
hiện nay vẫn chưa được giải quyết tốt: đó là vị trí, vai trò của Nhà nước trong 
từng mối quan hệ. Với tư cách là chủ sở hữu (đại diện), Nhà nước có các quyền 
chiếm hữu, sử dụng và định đoạt đối với đất đai, có quyền quyết định ai là người 
được SDĐ của mình. Nói cách khác, trong trường hợp này Nhà nước là người 
cung cấp hàng hóa trong thị trường sơ cấp. Với tư cách là chủ thể mang quyền 
lực công, Nhà nước có quyền ban hành pháp luật và sử dụng bộ máy cưỡng chế 
của mình để đảm bảo trật tự trong quan hệ đất đai, định hướng việc khai thác 
SDĐ cho phù hợp với yêu cầu chung của đời sống kinh tế xã hội. 

Hai tư cách trên của Nhà nước bổ trợ cho nhau và tạo điều kiện khá thuận lợi 
cho Nhà nước hoàn thành “vai diễn” của mình. Vì đồng thời là người nắm giữ 
quyền lực công và quyền của chủ sở hữu đất đai, Nhà nước có “quyền lực” rất 
lớn trong việc tham gia cũng như can thiệp vào các quan hệ về đất đai. Đây là 
điểm thuận lợi cho Nhà nước trong việc thực hiện các chức năng của mình nhưng 
lại là sự “bất lợi” cho xã hội, nếu tình trạng lạm dụng hoặc lẫn lộn trong việc sử 
dụng quyền lực hoặc thể hiện vai trò của Nhà nước xảy ra. Thực tế điều này đã 
xảy ra, mà biểu hiện cụ thể là cách hành xử thiếu công bằng của Nhà nước đối 
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với người SDĐ. Cho nên, vấn đề hết sức quan trọng là làm sao để Nhà nước thể 
hiện đúng vai trò của mình trong từng loại quan hệ. Cụ thể là, Nhà nước không 
được dùng quyền lực nhà nước trong những quan hệ đất đai đơn thuần mang tính 
tài sản và Nhà nước cũng không được bỏ quên quyền lực của mình trong việc 
thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai.  

Đối với những quan hệ tài sản, Nhà nước là một bên bình đẳng với người SDĐ 
trong việc xác lập, thay đổi, chấm dứt các quyền và nghĩa vụ. Nhà nước chỉ nên 
coi mình là chủ sở hữu đất đai - một loại hàng hóa đặc biệt, và người SDĐ là 
khách hàng của mình, trong đó cả hai phía đều cần nhau chứ không chỉ dừng lại 
ở suy nghĩ là chỉ có người SDĐ cần Nhà nước. Để đảm bảo cho các yếu tố của thị 
trường phát huy khả năng tự điều tiết, Nhà nước hãy tạm thời “quên đi” quyền 
lực công trong các mối quan hệ tài sản với người SDĐ. Có như vậy, Nhà nước 
mới có thể cư xử đúng mực, công bằng hơn; yếu tố thị trường trong quan hệ đất 
đai mới được tôn trọng và đó chính là điều kiện tiên quyết để có được thị trường 
QSDĐ nói riêng và thị trường BĐS nói chung lành mạnh. 

Đối với các quan hệ quản lý, Nhà nước dùng các quyết định hành chính buộc 
người SDĐ phải tuân theo vì lợi ích chung của xã hội. Chỉ có sự rạch ròi này mới 
có thể đảm bảo cho quan hệ đất đai vận động một cách bình thường, lành mạnh 
phù hợp với yêu cầu của nền kinh tế thị trường. 

Tóm lại, việc xác lập và thực hiện chế độ sở hữu toàn dân đối với đất đai ở 
nước ta hoàn toàn không phải là rào cản cho việc xây dựng kinh tế thị trường nói 
chung, trong đó có thị trường QSDĐ. Qua những thông số nêu trên chúng ta có 
thể khẳng định rằng, thị trường về đất đai chính quy vẫn có thể tồn tại và hoạt 
động tốt trong điều kiện chế độ sở hữu đất đai hiện nay. Những “bước chùn” của 
thị trường BĐS Việt Nam trong thời gian qua không phải xuất phát từ vấn đề sở 
hữu đất đai, mà chính là xuất phát từ cơ chế, chính sách đảm bảo cho sự vận hành 
lành mạnh của nó. Vấn đề quan trọng không phải ai là chủ sở hữu đất đai, mà ai 
là người được chiếm hữu, sử dụng và các quyền năng này được đảm bảo như thế 
nào mới là vấn đề quan trọng cho sự phát triển bền vững của một nền kinh tế(**). 

. 
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